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1. Giới thiệu

Dịch bệnh HIV/AIDS đã và đang ảnh hưëng trực tiếp, nghiêm trọng
đến sức khỏe con ngưêi, tư¬ng lai nòi giống và sự phát triển kinh tế, xã hội
của đất nưíc. Nhận thức sâu sắc về hiểm họa này, Đảng và Nhà nưíc ta đã
coi công tác phòng, chống HIV/AIDS là một trong những nhiệm vụ trọng
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tâm, cấp bách và lâu dài. Chính vì vậy, từ năm 1995 đến nay, đã có nhiều
văn bản pháp lý quan trọng ®ưîc ban hành nhằm tăng cưêng lãnh đạo, chỉ
đạo việc thực hiện công tác này. Việt Nam là một trong số ít các nưíc trên
thế giới ®ưîc đánh giá là có môi trưêng chính sách tốt và tư tưëng tiến bộ
về phòng, chống HIV/AIDS. Trong thời gian qua sau khi Chiến lưîc quốc
gia về phòng, chống HIV/AIDS ban hành đã có hai văn bản quan trọng
đánh dấu sự phát triển bền vững của chư¬ng trình phòng, chống
HIV/AIDS là Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung
ư¬ng Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cưêng lãnh đạo công tác phòng,
chống AIDS trong tình hình mới và Luật Phòng, chống nhiễm virút gây ra
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngưêi (HIV/AIDS) ®ưîc Quốc
hội thông qua năm 2006 nhằm bảo vệ quyền của những ngưêi bị nhiễm
HIV. 

Mặc dù đã có sự quan tâm thỏa đáng từ phía các cấp ủy đảng, chính
quyền ở các Bộ, ngành và các địa phư¬ng nhưng số ngưêi nhiễm HIV vÉn
ở con số khá cao. Theo Bé Y tế, tính đến 31/3/2011, cả nưíc có 185.623
ngưêi bị nhiễm HIV còn sống, trong đó có 44.701 ngưêi ở giai đoạn
AIDS, 49.912 ngưêi đã tử vong do HIV/AIDS (Bé Y tế, 2011). Điều đáng
quan tâm là tốc độ gia tăng và khả năng lan nhanh của HIV trong cộng
đồng với các nhóm đối tưîng khác nhau là rất đáng lo ngại. Từ chỗ dịch
HIV/AIDS chỉ xảy ra ở một vài tỉnh thành phố lớn, đến nay dịch
HIV/AIDS đã xuất hiện ở 100% tỉnh, thành phố, 97,9% số quận, huyện và
trên 75,23% số xã, phưêng trong cả nưíc, dịch HIV/AIDS không chỉ tập
trung ở các vùng thành thị mà còn xuất hiện khắp vùng miền của tổ quốc
(Bộ Y tế, 2011). Con số thực tế chắc chắn là còn cao hơn nữa, do nhiều
ngưêi nhiễm HIV/AIDS chưa ®ưîc phát hiện.

Tăng cưêng thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi; phối
hợp với các chư¬ng trình khác để ngăn ngừa, giảm thiểu lây nhiễm
HIV/AIDS là một trong những quan điểm chỉ đạo trong Chiến lưîc Quốc
gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.
Truyền thông thay đổi hành vi đối với AIDS chú trọng vào công tác thông
tin truyền thông về cách thức tránh những ảnh hưëng của HIV, đồng thời
cũng là những thông điệp truyền thông rõ ràng về việc giảm thái độ kỳ thị,
phân biệt đối xử với ngưêi có liên quan đến HIV/AIDS, mét trong những
nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng. 

Các phát hiện trình bày trong bài viết này ®ưîc rót ra từ nghiên cứu
định tính ®ưîc thực hiện từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011,
nhằm đánh giá thái độ của cộng đồng dân cư đối với những ngưêi có
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liên quan đến HIV/AIDS sau 4 năm thực hiện chư¬ng trình hành động
quốc gia về thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng,
chống HIV/AIDS đến năm 2010 của Bộ Y tế ®ưîc ban hành vào tháng
2 năm 2007.

Phư¬ng pháp nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng phư¬ng pháp nghiên cứu định tính, gồm 30 phỏng
vấn sâu và 5 thảo luận nhóm. Tổng số phỏng vấn sâu là 30 ngưêi, gồm
những ngưêi dân sống trên địa bàn Hà Nội (tại các quận Đống Đa, Ba
Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hà Đông) và thành phố Hồ Chí Minh (tại
các quận Phú Nhuận, Thủ Đức, quận 4, quận 7). Tiêu chí lựa chọn là
những ngưêi đã sinh sống ở địa bàn với thời gian là 2 năm trở lên, phân
theo giới tính, nhóm tuổi và tình trạng có/không liên quan đến HIV, cụ thể
như sau: Theo giới tính: có 13 nam và 17 nữ. Trong mẫu nghiên cứu có
9/30 ngưêi hiện có liên quan đến HIV. Xét độ tuổi: 6 ngưêi ở độ tuổi 25
đến 34; 6 ngưêi ở độ tuổi từ tuổi 35 đến 44; 11 ngưêi ở độ tuổi 45 đến 54
và 6 ngưêi từ 55 tuổi trở lên. Thảo luận nhóm ®ưîc thực hiện tại Hà Nội
bao gồm: 1 nhóm cán bộ làm công tác tuyên truyền, 4 nhóm ngưêi dân
sống trong cộng đồng dân cư. Tổng số ngưêi tham gia thảo luận nhóm là
41 ngưêi. 

2. Các phát hiện chính 

2.1. Nhận thức của cộng đồng về HIV và ngưêi nhiễm HIV/AIDS

Các con ®ưêng lây truyền HIV

Các kết quả rút ra từ các cuộc phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm trong
nghiên cứu này cho thấy một bộ phận những ngưêi ®ưîc hỏi nhận thức
®ưîc HIV không lây truyền qua tiếp xúc thông thưêng mà chủ yếu lây
truyền từ mẹ sang con, ®ưêng quan hệ tình dục và truyền máu. 

“… mình hiểu biết căn bệnh ấy không lây nhiễm qua những giao tiếp thông
thưêng mà chỉ lây nhiễm qua ®ưêng tình dục, tiêm chích, hoặc mẹ sang con. Nếu
như mình tiếp xúc hoặc bắt tay, hoặc nói chuyện là bình thưêng…”. (PVS, nam
làm nghề tự do, nhóm tuổi 45-54).

Mặc dù vậy, vẫn tồn tại những hiểu biết chưa đầy đủ về khả năng lây
truyền HIV như nhấn mạnh HIV lây qua ®ưêng máu, ®ưêng quan hệ tình
dục nhưng lại bỏ qua ®ưêng lây truyền từ mẹ sang con.

“HIV lây qua nhiều con ®ưêng như ®ưêng truyền máu, ®ưêng tiêm chích hay
®ưêng quan hệ tình dục. Nói chung là có liên quan tới máu là có sự lây nhiễm
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HIV”. (PVS, nữ cán bộ công chức, tuổi 35-44).

Quyền của ngưêi nhiễm HIV

Công khai về tên, địa chỉ, hình ảnh của ngưêi nhiễm HIV hoặc tiết lộ
cho ngưêi khác biết việc một ngưêi nhiễm HIV khi chưa ®ưîc sự đồng ý
của ngưêi đó là một trong những hành vi bị nghiêm cấm vì việc bị “lộ”
danh tính có thể khiến cho ngưêi nhiễm HIV bị gia đình hắt hủi, bạn bè
xa lánh, không thể tiếp tục học tập hoặc bị mất việc. Tuy nhiên, trong
nghiên cứu này, phần lớn số ngưêi tham gia trả lời phỏng vấn có nhận thức
sai lệch khi cho rằng cần phải công bố công khai tên, tuổi, gia đình ngưêi
bị nhiễm HIV/AIDS.

“…nên công khai tên để bố mẹ biết, mọi ngưêi anh em, bạn bè, làng xóm, phố
xá đều biết, biết không phải để tránh anh ấy ra mà biết để giúp đỡ anh… nếu anh
đi tiêm phòng ngừa thì anh tiêm riêng, anh đi cắt tóc thì dùng dao cạo riêng… dứt
khoát là tránh ®ưîc”. (PVS, nam làm nghề tự do, tuổi 45 - 54).

Hoặc cho rằng cần phải cách ly ngưêi nhiễm HIV để tránh lây nhiễm
cho cộng đồng.

“Nói chung là cũng nên cách ly ra chứ để họ sống lẫn với cộng đồng thì cũng
lo lắm. Kiểu như ngưêi ta bị rồi, cũng chẳng còn con ®ưêng nào khác, khi ngưêi
ta đã nghĩ đến ®ưêng chết rồi, ngưêi ta cũng muốn cho nhiều ngưêi bị. Cũng ít
trưêng hợp thế thôi, nhưng mà mình cứ phải đề phòng như thế”. (PVS, nữ làm
nghề tự do, tuổi 35-44).

Định kiến “HIV/AIDS có liên quan đến tệ nạn xã hội” 

Tỷ lệ hiện nhiễm HIV cao nhất ®ưîc phát hiện trong các nhóm quần
thể có nguy cơ cao như nhóm ngưêi tiêm chích ma túy và phụ nữ bán dâm
cùng với những ảnh hưëng của các thông điệp đánh đồng HIV/AIDS với
tệ nạn xã hội vẫn là những nguyên nhân chủ yếu gây nên những định kiến
của xã hội đối với căn bệnh này. Đa số những ngưêi ®ưîc hái vẫn tồn tại
quan niệm cho rằng HIV chủ yếu có liên quan đến tệ nạn xã hội như tiêm
chích ma túy hoặc mại dâm.

“Theo như chúng tôi hiểu HIV chủ yếu lây qua hoạt động mại dâm và tiêm
chích còn ®ưêng truyền máu cũng có thể lây từ ngưêi nọ sang ngưêi kia nhưng
trưêng hợp ®©ý nó ít xảy ra lắm. HIV thì nó cũng chỉ là một cái bệnh của tệ nạn
xã hội gây ra, thế nên làm sao ngăn ngừa ®ưîc các tệ nạn đấy đi thì căn bệnh
đấy có thể hạn chế ®ưîc”. (TLN, ngưêi dân sống trong cộng đồng, nhóm tuổi 35-
44).
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Định kiến giới liên quan đến HIV

Bên cạnh định kiến coi HIV là tệ nạn xã hội, trong cộng đồng cũng
xuất hiện những ý kiến mang tính định kiến giới đối với ngưêi nhiễm HIV.
Theo báo cáo của Bộ Y tế trong số các trưêng hợp nhiễm HIV ®ưîc phát
hiện trong quý I năm 2011 có 69% là nam giới cao gấp khoảng 2,3 lần so
với nữ giới, trong khi đó nữ giới chiếm 31% số ngưêi nhiễm HIV ®ưîc
phát hiện trong quý I năm 2011 (Bộ Y tế, 2011). So sánh với cùng kỳ năm
2010 và các năm trưíc, phân bố trưêng hợp nhiễm HIV theo giới có sự
thay đổi và có xu hưíng tăng lên ở nữ giới do nguy cơ nhiễm từ chồng hay
từ bạn tình bị nhiễm HIV. Mặc dù cả nam và nữ đều phải gánh chịu tác
động của HIV/AIDS, còng như khả năng đối phó một khi bị mắc hoặc bị
ảnh hưëng bởi HIV/AIDS của từng cá nhân, nhưng phần lớn chị em không
chủ động ®ưîc việc áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm HIV như sử
dông bao cao su. Nhiều chị em có chồng, bạn tình là ngưêi có hành vi
nguy cơ bị nhiễm HIV rồi truyền cho vợ. Trong nghiên cứu này 100% chị
em nữ có HIV tham gia phỏng vấn đều cho biết họ bị nhiễm HIV từ chồng
hoặc bạn tình một cách bị động. 

“ổng giấu, mỗi lần kêu ổng đi bao cao su thực tế ổng không có cảm giác mấy,
ổng nói nếu em đi bao thì tôi không sống đời với em, ổng không chịu, rồi thế là
ảnh hưëng liền”. (PVS, nữ nhiễm HIV, nhóm tuổi 45-54).

Nguy cơ nhiễm HIV của phụ nữ càng cao đồng nghĩa với việc họ càng
dễ bị tổn thư¬ng hơn. Trong cộng đồng vẫn tồn tại quan điểm cho rằng
nam giới nhiễm HIV thì có thể thông cảm ®ưîc nhưng nữ giới nhiễm HIV
lại bị coi là có tội. Phụ nữ nhiễm HIV thưêng bị cộng đồng kỳ thị hơn nam
giới do những quan niệm cho rằng HIV có liên quan đến các hành vi
không “đứng đắn”, trong khi phụ nữ phải là những ngưêi có đức hạnh, có
trách nhiệm duy trì giống nòi. 

“Phụ nữ mà bị như vậy thì tội lớn lắm vì lại truyền HIV cho xã hội, nhưng nam
giới thì chấp nhận ®ưîc vì nam giới không đẻ ®ưîc, phụ nữ thì đẻ ®ưîc nên phải
trừng trị thật mạnh tay, cứ đi tầm bậy tầm bạ rồi truyền bá cái bệnh này thì đó là
cái tội rất lớn”. (PVS, nam cán bộ hưu trí, nhóm tuổi trên 55).

2.2. Thái độ của cộng đồng đối với ngưêi nhiễm HIV/AIDS

Sự thay đổi thái độ theo chiều hưíng tích cực

Các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông (IEC) và truyền thông
thay đổi hành vi (BCC) đã ®ưîc triển khai trên toàn quốc với sự tham gia
của các bộ, ban ngành, đoàn thể, bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú.
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Có thể nêu lên một số hoạt động như phổ biến trên các phư¬ng tiện truyền
thông đại chúng; các hoạt động tuyên truyền cổ động dưíi các hình thức
pan«, áp phích, khẩu hiệu và các tờ rơi về HIV/AIDS đã ®ưîc phân phát
cho các nhóm có hành vi nguy cơ cao, còng như ngưêi dân trong cộng
đồng; các hoạt động đào tạo tập huấn, giáo dục đồng đẳng, tư vấn cho các
nhóm có hành vi nguy cơ cao; các cuộc thi hiểu biết về HIV/AIDS, các
buổi tọa đàm mang tính chất giáo dục, triển lãm ảnh và các câu chuyện về
HIV/AIDS, các phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS
tại cộng đồng dân cư”, mô hình câu lạc bộ B93, mô hình các nhóm tự lực...
Việc triển khai các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức phòng,
chống HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư. Ngưêi dân ®ưîc tăng cưêng sự
hiểu biết về ®ưêng lây truyền của HIV còng như ®ưîc khuyến khích sự
cảm thông với ngưêi bệnh và gia đình của họ. (ủy ban quốc gia phòng,
chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, 2010). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đã có sự chuyển biến theo chiều hưíng
tích cực trong cách thức ứng xử đối với ngưêi nhiễm HIV/AIDS. Các hành
vi công khai tỏ rõ thái độ coi thưêng hoặc phân biệt đối xử đối với ngưêi
nhiễm HIV/AIDS đã không còn phổ biến như trưíc đây. Nhiều ngưêi dân
đã nhận thức ®ưîc những hành vi ®ưîc pháp luật cho phép và những hành
vi bị nghiêm cấm trong cách thức đối xử với ngưêi nhiễm HIV/AIDS. Bản
thân ngưêi nhiễm HIV, khi so sánh cách ứng xử của cộng đồng hiện nay
so với thời gian trưíc kia cũng có những nhận xét rằng mặc dù vẫn còn
tồn tại sự kỳ thị nhưng thái độ của cộng đồng cũng đã có sự thay đổi khá
rõ nét.

“…lúc đó là nó không ®ưîc như bây giờ, nói thẳng cái thái độ nói chuyện làm
mình thấy so với bây giờ là một trời một vực, cái cách hồi đó nó khác bây giờ”
.(PVS, nữ nhiễm HIV, nhóm tuổi 25 - 34).

“Họ thì cũng biết tình trạng bệnh của mình, họ cũng không có xa lánh gì mình,
thì cái truyền thông đại chúng bây giờ cũng rộng rãi, bạn bè cũng gặp nhau tay
bắt mặt mừng, đi uống cà phê cà pháo vui vẻ động viên mình vậy thôi”. (PVS, nam
nhiễm HIV, nhóm tuổi 25 - 34).

Các biểu hiện kỳ thị và phân biệt đối xử đối với ngưêi nhiễm
HIV/AIDS trong cộng đồng

Bên cạnh những chuyển biến tích cực về nhận thức của ngưêi dân trong
cộng đồng, còn rất nhiều ngưêi nhiễm HIV và những ngưêi thân của họ
vẫn tiếp tục phải đối mặt với thái độ kỳ thị và phân biệt đối xử dưíi dạng
công khai hoặc không công khai. Điều 2 của Luật “Phòng, chống nhiễm
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vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngưêi
(HIV/AIDS)” có ghi “Kỳ thị ngưêi nhiễm HIV ®ưîc hiểu là thái độ khinh
thưêng hay thiếu tôn trọng ngưêi khác vì biết hoặc nghi ngờ ngưêi đó
nhiễm HIV hoặc vì ngưêi đó có quan hệ gần gũi với ngưêi nhiễm HIV
hoặc bị nghi ngờ nhiễm HIV” và “Phân biệt đối xử với ngưêi nhiễm HIV
là hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt, ngưîc đãi, phỉ báng, có thành kiến
hoặc hạn chế quyền của ngưêi khác vì biết hoặc nghi ngờ ngưêi đó nhiễm
HIV hoặc vì ngưêi đó có quan hệ gần gũi với ngưêi nhiễm HIV hoặc bị
nghi ngờ nhiễm HIV”. (Quốc hội nưíc CHXHCN Việt Nam, 2006).

Trong thời gian gần đây, trên các phư¬ng tiện truyền thông đại chúng
vẫn xuất hiện nhiều bài viết thư¬ng tâm phản ánh những trưêng hợp trẻ
em nhiễm HIV không ®ưîc nhận vào học như bài báo “Gian nan ®ưa trẻ
nhiễm HIV tới trưêng” của tác giả Tùng Nguyên đăng trên báo điện tử
Dân trí ngày 23/12/2010 phản ánh một thực tế rất đáng buồn là nhiều trẻ
nhiễm HIV không ®ưîc đến trưêng do gặp phải sự phản đối của xã hội.
Bức xúc nhất là sự việc xảy ra vào đầu năm học 2009 – 2010 tại trưêng
tiểu học An Nhơn Đông (huyện Củ Chi – thành phố Hồ Chí Minh). Trung
tâm Mai Hòa đã ®ưa 15 em nhiễm HIV đến trưêng nhập học, nhưng chưa
bưíc đến cổng trưêng thì phụ huynh học sinh toàn trưêng chặn lối vào
cổng trưêng không cho các em vào thậm chí còn kéo lên ủy ban nhân dân
huyện yêu cầu không cho các em nhiễm HIV ®ưîc học tại trưêng. Mặc dù
các hành vi kỳ thị và phân biệt đối xử đã bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng
do công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật chưa nghiêm nên hành
vi kỳ thị, phân biệt đối xử với ngưêi nhiễm HIV/AIDS vẫn xảy ra trong
cộng đồng dân cư, nơi làm việc, các cơ sở y tế... 

Kỳ thị, phân biệt đối xử có thể diễn ra ở các nơi công cộng, khu dân cư
với các biểu hiện như ngưêi dân trong cộng đồng xa lánh, tránh mặt,
không dám ăn uống chung bàn, hoặc các tiếp xúc gần gũi, thân mật… với
ngưêi nhiÔm HIV/AIDS. 

“Đợt trưíc cô đang ngồi ăn phë hồi sáng này nÌ, cái nó thấy cô nhảy qua bàn
khác, chứ phải chi hết bàn đâu? bàn cũng rộng như 3 ngưêi ngồi đây này nÌ, nã
bưng tô qua bên kia mình thấy mình tủi chứ”. (PVS, nữ nhiễm HIV, nhóm tuổi 45- 54).

Kỳ thị, phân biệt đối xử còn thể hiện ở nhận thức sai lệch khi cho rằng
cần phải công bố công khai tên, tuổi, gia đình ngưêi bị nhiễm HIV/AIDS
hoặc cho rằng cần phải cách ly ngưêi nhiễm HIV/AIDS để tránh lây
nhiễm cho cộng đồng như trích dẫn đã nêu ở đoạn trưíc.

Tại nơi làm việc, ngưêi nhiễm HIV cũng bị gây khó dễ trong công việc
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hoặc phải đối mặt với nguy cơ dễ bị mất việc làm. Để tránh bị kiện vì vi
phạm pháp luật, chủ lao động thưêng cho ngưêi nhiễm HIV/AIDS thôi
việc dưíi hình thức đề nghị ngưêi bệnh viết đơn xin tự nguyện nghỉ việc.

“…trưíc đây em không làm công nhân mà em làm bên Bộ công an, nÊu cơm
cho bên đó. Thì đến lúc mà biết em bị [HIV/AIDS],… ngưêi ta để cho mình sanh
xong ngưêi ta nói mình viết đơn nghỉ, ngưêi ta cho nghỉ”. (PVS, nữ nhiễm HIV, nhóm
tuổi 25 - 34).

Sự kỳ thị không chỉ tồn tại ở ngoài xã hội mà còn ở ngay chính trong
gia đình, họ hàng của những ngưêi nhiễm HIV/AIDS. Biểu hiện của
những hành vi kỳ thị trong gia đình thưêng là tránh dùng chung đồ dùng;
không muốn cho đụng chạm vào trẻ nhỏ với lý do sợ lây nhiễm cho trẻ;
họ hàng ngưêi thân hạn chế đến chơi…

“…em cũng quý nó, nó là cháu. Trong nhà chỉ có mình nó thôi thì em nhiều lúc
cũng muốn có những tình cảm với nó, nhưng mà bà chị dâu nhiều lúc bà nói…
không cho nó gần em”. (PVS, nam nhiễm HIV nhóm tuổi 25-34).

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự kỳ thị và phân biệt đối xử với ngưêi
nhiễm HIV/AIDS chưa thực sự giảm nhiều mà nó là sự chuyển biến sang
dạng tinh vi hơn, ngưêi ta không biểu hiện thái độ kỳ thị công khai mà
chuyển sang thái độ kỳ thị “ngấm ngầm”, không công khai thưêng dưíi
vỏ bọc là những hành vi nhân đạo.

“Qua thông tin đại chúng, mọi ngưêi biết tôi bị nhiễm, bây giờ đang bị phân
biệt đối xử không bán ®ưîc đồ ăn này, nhiều ngưêi thấy thư¬ng tâm thì ngưêi ta
mua cho, còng mua nhiều nhưng họ không dám ăn, mục đích họ mang đi chỗ
khác chứ họ không dám ăn”. (PVS, nam nhiễm HIV, tuổi 35-44).

2.3. Nguyên nhân của thái độ kỳ thị và phân biệt đối với ngưêi
nhiễm HIV/AIDS

Nguyên nhân của thái độ kỳ thị ®ưîc nghiên cứu dựa trên cách tiếp cận
chức năng của thái độ. Các nhà tâm lý theo trưêng phái tiếp cận chức năng
của thái độ như Katz (1960), Sarnoff và Katz (1954), Smith, Bruner &
White (1956) cho rằng sở dĩ con ngưêi có thái độ như vậy bởi vì nó thỏa
mãn lợi ích tâm lý của họ và những lợi ích này thì khác nhau ở mỗi cá
nhân. Theo các tác giả này thì thái độ của con ngưêi phụ thuộc vào nhu
cầu tâm lý của chính họ. Gregry M. Herek (2000) cho rằng mỗi một ngưêi
khác nhau thì có những động cơ khác nhau khi họ có thái độ về HIV/AIDS
do đó các thông điệp truyền thông cũng sẽ có hiệu quả khác nhau đối với
các cá nhân khác nhau. Lý thuyết chức năng đóng một vai trò quan trọng
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trong việc xác định động cơ của thái độ ở mỗi cá nhân. Chính vì lẽ đó, tìm
hiểu chức năng của thái độ sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguyên nhân
sâu xa của thái độ để từ đó có những tác động phù hợp nhằm thay đổi thái
độ của công chúng. Thái độ kỳ thị của cộng đồng đối với ngưêi nhiễm
HIV/AIDS nhằm thỏa mãn một số chức năng cơ bản sau đây:

Chức năng thể hiện giá trị (the value-expressive function): Chức năng
này của thái độ nhằm giúp cho con ngưêi đạt ®ưîc sự thoả mãn từ việc thể
hiện giá trị của bản thân hoặc của các nhóm mà cá nhân đó thuộc về, chức
năng này của thái độ ®ưîc bộc lộ trong một vài trưêng hợp như: sự kỳ thị,
phân biệt đối xử. Bởi vì AIDS ®ưîc coi như một đại dịch nguy hiểm vì vậy
nó có thể tạo nên sự kỳ thị cũng giống như cộng đồng đã từng có thái độ
kỳ thị đối với những ngưêi mắc bệnh phong (hủi) hay bệnh lao… Bên
cạnh đó, AIDS đồng nghĩa với “tệ nạn xã hội”, do vậy ai mang trong mình
căn bệnh này thì đều bị coi là có liên quan đến tệ nạn xã hội, do đó họ bị
kỳ thị với lý do họ chính là “tệ nạn xã hội”. Những phản ứng mang tính
thù địch với những ngưêi bị HIV/AIDS đáp ứng chức năng thể hiện giá trị,
do đó cá nhân sẽ có những phản ứng tiêu cực đối với tất cả những ngưêi
nhiễm HIV mà không cần biết đến lý do vì sao bị nhiễm. Trong nghiên
cứu này chúng tôi phát hiện thấy những ngưêi trả lời đều có xu hưíng
nhấn mạnh đến nhóm “tệ nạn xã hội”, họ cho rằng những ngưêi nhiễm
HIV là những ngưêi thuộc nhóm này, do tham gia vào các hành vi tệ nạn
xã hội nên mới bị nhiễm HIV.

“…anh bị nhiễm thì chắc một là anh bị nghiện ngập ma tuý, hai nữa là con
®ưêng lây truyền là do anh hoạt động mại dâm, cho nên là cộng đồng ngưêi ta
cho đó là những việc ảnh hưëng đến cái nhân phẩm”. (PVS, nữ cán bộ công chức,
tuổi 45- 54).

“...cho nên những ngưêi bị nhiễm họ cũng sợ mang cái mác đó bởi vậy họ
không dám đứng lên nói thực tế mình bị.….tôi không sợ kì thị cái bệnh đó mà tôi
sợ kì thị (do) làm cái nghề xấu xa hay chơi những cái xấu xa (ma túy) (mà) tôi bị”.
(PVS, nam nhiễm HIV, tuổi 25-34).

Đây là quan niệm rất sai lầm vì trong thực tế nguy cơ nhiễm HIV của
mọi ngưêi đều như nhau. Nếu các cá nhân tự xếp mình vào nhóm “sạch”
không có nguy cơ lây nhiễm thì bản thân họ sẽ không có các biện pháp
phòng ngừa, điều này sẽ làm gia tăng tỷ lệ lây nhiễm chéo trong cộng
đồng khi có những hành vi không an toàn.

Chức năng tự vệ cái tôi (the ego-defensive function): Trong những tình
huống mà con ngưêi ta có cảm giác là mình kém cái hoặc có những xung
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đột nội tâm (giữa thực tế và niềm tin, hành vi và nhận thức...), con ngưêi
thưêng tìm cách thoát khỏi trạng thái đó bằng cách tự bào chữa, nâng cao
lòng tự trọng hoặc hợp lý hoá hành vi của mình. Katz (1960) cho rằng rất
nhiều thái độ ®ưîc phát triển để giúp cho cá nhân có khả năng đối phó tốt
hơn với những sự lo lắng ®ưîc tạo ra bởi những xung đột bên trong hoặc
bên ngoài và duy trì một hình ảnh tích cực về bản thân. Một số tác giả còn
cho rằng, sự lo lắng là động cơ thúc đẩy tất cả các hình thức định kiến, ví
như Herek (1987) cho rằng thành kiến là một ví dụ cho chức năng này của
thái độ. Một điều rõ ràng là đi kèm với dịch AIDS trên thế giới nói chung
và ở Việt Nam nói riêng là những phản ứng rất tiêu cực của cộng đồng đối
với ngưêi nhiễm HIV hoặc đã chuyển qua giai đoạn AIDS. 

Khi ®ưîc hái lý do vì sao mà cộng đồng lại có thái độ tiêu cực đối với
những ngưêi nhiễm HIV/AIDS, phần lớn các ý kiến đều cho rằng một
trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thái độ tiêu cực đối với bệnh
nhân HIV/AIDS là do virus gây nên căn bệnh này có khả năng lây truyền
và dẫn đến tử vong. 

“Nhìn chung là nguyên nhân mà dẫn đến cái kỳ thị ở trong cộng đồng là ngay
trong cộng đồng ngưêi ta cũng nghĩ là đã nhiễm HIV thì có nghĩa là chết…, nên
ngưêi ta coi đây như là một cái căn bệnh gì rất là đáng sợ và có sự lây lan rất là
kinh khủng”. (PVS, nữ cán bộ công chức, tuổi 45-54).

Chính vì nỗi sợ hãi bị nhiễm căn bệnh này nên mặc dù biết rõ virus
HIV không thể lây qua các dạng tiếp xúc thông thưêng, nhưng ngưêi dân
sống trong cộng đồng vẫn tìm cách hạn chế tối đa sự tiếp xúc với ngưêi
nhiễm virus HIV. Họ tìm đến lý do có vẻ như rất hợp lý “gióp cho ngưêi
khác không bị lây nhiễm” để giải thích cho các hình thức phân biệt đối xử
với ngưêi nhiễm HIV của mình.

“Hôm đó trời mưa mới sang bên mưîn đôi dép cao hơn để đi cho nó đỡ ưít
thì bác ấy ngồi ở ngoài,… bảo mày bệnh lấy dép ngưêi khác mày đi rồi lây qua
cho ngưêi ta rồi sao”. (PVS, nữ nhiễm HIV, tuổi 35-44).

Chức năng hiểu biết (knowledge function): Katz (1960) và Smith
(1956) cho rằng chức năng này của thái độ giúp cá nhân thoả mãn tốt hơn
sự hiểu biết môi trưêng xã hội hoặc sắp xếp lại các suy nghĩ, cảm xúc, và
hành động nhằm giúp cho cá nhân đẩy nhanh quá trình ra quyết định.
Bằng cách lý giải các vấn đề theo trải nghiệm và niềm tin của cá nhân nên
thái độ của họ trưíc cùng một vấn đề, sự kiện là hoàn toàn không giống
nhau. 
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Trong những năm đầu ứng phó với dịch HIV/AIDS, các phư¬ng tiện
thông tin đại chúng đã tập trung quá nhiều vào việc cảnh báo, có nhiều
thông điệp và hình ảnh minh họa mang tính hù doạ, gây sợ hãi và phản
cảm như: hình ảnh đầu lâu, xư¬ng chéo; ngưêi bị AIDS thưêng ®ưîc mô
tả là những ngưêi gµy gò chỉ còn da bọc xư¬ng, môn nhọt, lở loét... Nên
mỗi khi nghĩ đến căn bệnh này  ngưêi ta thưêng liên tưëng đến hình ảnh
của sự chết chóc.

“Theo tôi trưíc đây cách tuyên truyền làm cho ngưêi ta sợ HIV/AIDS thì nó có
tác dụng làm cho ngưêi ta tránh xa, thế nhưng ngưîc lại nó lại làm cho ngưêi ta
sợ những đối tưîng bị nhiễm HIV/AIDS. Như bản thân tôi cũng thế thôi khi nhìn
thấy đầu lâu, xư¬ng chéo, ngưêi không ra ngưêi thì rất sợ”. (PVS, nữ cán bộ công
chức, tuổi 35- 44).

Hoặc ngưêi ta liên tưëng đến những cảm giác ghê sợ khi họ đã có
những trải nghiệm với thấy bệnh nhân AIDS.

“Lúc chết chỉ còn mỗi xư¬ng bọc lấy da, mặt thì lở loét, quần áo cứng như mo,
khi chết phải rắc vôi, trông kinh khủng quá”. (PVS, nam làm nghề lái xe, tuổi
35–44).

3. Kết luận

Các phát hiện trong nghiên cứu này cung cấp những bằng chứng thực
tế củng cố việc nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác truyền thông thay
đổi hành vi đối với HIV/AIDS. Các hoạt động của công tác truyền thông
thay đổi hành vi ®ưîc triển khai trong những năm qua đã góp phần nâng
cao sự hiểu biết của ngưêi dân về HIV/AIDS còng như cách thức tránh ảnh
hưëng của HIV/AIDS. Đồng thời, so với giai đoạn trưíc kia nhiều ngưêi
đã đồng cảm, chia sẻ hơn với ngưêi không may bị nhiễm HIV/AIDS. 

Bên cạnh những thành quả đã đạt ®ưîc, nghiên cứu cũng chỉ ra một số
kết quả còn hạn chế của công tác này. Trên thực tế những ngưêi nhiễm
HIV/AIDS vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự kỳ thị và phân biệt đối xử kể
cả trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Sự kỳ thị ở đây thưêng gắn với
những định kiến coi HIV/AIDS là tệ nạn xã hội, bên cạnh đó còn có những
định kiến giới đối với những ngưêi nhiễm căn bệnh này. Đóng vai trò thụ
động trong mối quan hệ với chồng hoặc bạn tình nên phụ nữ có nguy cơ
bị lây nhiễm HIV từ chồng hay bạn tình cao hơn, cùng với đó là ngưêi phô
nữ phải đối mặt với nguy cơ bị cộng đồng kỳ thị nhiều hơn so với nam giới
do định kiến mang tính “đạo đức” trong xã hội. Việc đẩy mạnh tuyên
truyền Luật phòng chống HIV/AIDS, trong đó có điều khoản nghiêm cấm
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các hành vi kỳ thị và phân biệt đối xử nhằm bảo vệ quyền lợi của ngưêi
nhiễm đã góp phần giảm bớt thái độ kỳ thị công khai của cộng đồng đối
với ngưêi nhiễm HIV/AIDS. Tuy nhiên, để tránh những phiền phức từ phía
pháp luật cũng như sự lên án của cộng đồng, thái độ của một số cư dân đô
thị đối với ngưêi nhiễm HIV đang có xu hưíng chuyển sang một hình thái
mới, đó là dạng thái độ kỳ thị ngấm ngầm, không công khai. 

Các nguyên nhân gây nên sự kỳ thị đối với ngưêi nhiễm HIV/AIDS
®ưîc nghiên cứu dưíi góc độ lý thuyết chức năng của thái độ đã cho thấy
thái độ kỳ thị của cộng đồng đối với ngưêi nhiễm HIV/AIDS nhằm thỏa
mãn nhu cầu tâm lý của các cá nhân như: chức năng thể hiện giá trị; chức
năng tự vệ cái tôi; chức năng tri thức. Cách thức tuyên truyền mang tính
hï dọa trong thời gian đầu những năm 90 của thế kỷ trưíc đã gây nên hiệu
ứng ngưîc đối với một số ngưêi dân, gây bất lợi cho công tác tuyên truyền
chống kỳ thị với ngưêi nhiễm HIV/AIDS. Việc đánh đồng HIV/AIDS với
tệ nạn xã hội càng củng cố thêm cho những định kiến của xã hội đối với
căn bệnh này. Trong thời gian tới, để giảm bớt sự kỳ thị của cộng đồng đối
với ngưêi nhiễm HIV/AIDS cần phải có những đổi mới trong công tác
tuyền thông thay đổi hành vi. Dựa trên sự phân tích những nguyên nhân
sâu xa của thái độ đối với ngưêi nhiễm HIV/AIDS cho thấy  cần có những
cách thức tác động nhằm thay đổi thái độ theo hưíng mong đợi như
khuyến khích ngưêi nhiễm HIV/AIDS tham gia tích cực vào các hoạt động
xã hội; đề cao những tấm gư¬ng điển hình về những ngưêi nhiễm căn
bệnh này nhưng đã đạt ®ưîc những vị trí nhất định trong xã hội trên thế
giới cũng như ở Việt Nam, nhằm xóa bỏ những định kiến về vị thế xã hội
của những ngưêi nhiễm HIV/AIDS.n
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